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I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

- Việc thành lập và chuyển đổi mô hình 
Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tiền thân là Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được thành lập từ ngày 28/11/1958 dưới sự quản lý của Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1964 được chuyển sang khối kinh tế được sự quản lý của Ty Kiến trúc tỉnh Hà tây.
Tháng 12/1996, Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được đổi tên thành Công ty Xi măng Sài Sơn.
Ngày 13/11/2003, UBND tỉnh Hà tây có Quyết định số 2368 QĐ/UB về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng Sài Sơn thành Công ty CP Xi măng Sài Sơn.  Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 25/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 08/03/2007. Khi cổ phần hóa Ủy ban nhân dân tỉnh Hà tây chiếm tỷ lệ 41% vốn điều lệ 11,742 tỷ đồng.
Tháng 1/2004 Công ty Cổ phần Xi măng Sài sơn chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần.
Tháng 12 năm 2006 Công ty cổ phần xi măng Sài sơn nâng vốn điều lệ từ 11,742 tỷ đồng lên 27,742 tỷ đồng
- Niêm yết : 
+ Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội 19/09/2007
- Các sự kiện khác: 
+ Tháng 12 năm 2007 công ty đã nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ từ 27,742 tỷ đồng lên 47,6 tỷ đồng
2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh 

Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm: Sản xuất và kinh doanh xi măng, clinker, vật liệu xây dựng, xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; san lấp mặt bằng
- Tình hình hoạt động của doanh nghiệp hiện nay
+ Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty hiện nay là sản xuất công nghiệp với sản phẩm chính là clinker Cpc 50,  xi măng PCB 30 và PCB 40 

+ Từ năm 2003 sau khi cổ phần hoá đến nay, Công ty cổ phần đã có những bước phát triển mạnh, cụ thể :
· Vốn điều lệ tăng 236% (sau khi tăng vốn lần 1 tháng 12/2006)
· Giá trị tài sản của doanh nghiệp vào thời điểm 31/12/2007 là 150,244 tỷ đồng tăng thêm 517 % (so với thời điểm 31/12/2003).
· Doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng ở mức cao.

· Luôn hoàn thành và vượt kế hoạch năm đề ra.

· Chi trả cổ tức trong 3 năm  từ 2004-2006 đạt 24%/năm

· Năm 2007 dự kiến trả cổ tức 48% Hội đồng quản trị công ty dự kiến sẽ xin ý kiến ĐHĐCD thương niên 2008 về vấn đề này
· Hiện công ty đã và đang tham thực hiện án đầu tư có triển vọng và có thể mang lại lợi nhuận cao góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó là dự án xây dựng nhà máy xi măng Nam sơn công suất 1.000 tấn clinker/ngày tại xã Nam Phương Tiến huyện Chương mỹ tỉnh Hà tây.

3. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

 + Ổn định đà phát triển của doanh nghiệp

+ Mở rộng thêm năng lực sản xuất kinh doanh ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành xây dựng và góp phần ổn định giá cả phù hợp với yêu cầu tất yếu của phát triển của xã hội

+ Xây dựng thương hiệu công ty trở thành một thương hiệu mạnh.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

+  Xây dựng hoàn chỉnh các dự án đầu tư nhà máy xi măng Nam sơn giai đoạn I công suất 1.000 tấn clinker/ngày tại Xã Nam Phương Tiến huyện Chương mỹ tỉnh Hà tây
+ Về dài hạn công ty đã có kỳ vọng đầu tư dây chuyền II với quy mô công suất tương tự tại xã Nam Phương Tiến huyện Chương mỹ tỉnh Hà tây đi sâu vào chuyên nghành sản xuất xi măng là thế mạnh sẵn có của công ty đồng thời nghiên cứu sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội và tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ thuận lợi đối với thế mạnh sẵn có của doanh nghiệp, có thể đầu tư hiệu quả nhằm đa dạng hóa ngành nghề.
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị.

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 

- Lợi nhuận: 
· Công ty đã đạt và vượt mức so với kế hoạch năm 2007 đã đề ra.
· Theo báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán, một số các chỉ số lợi nhuận của công ty đạt được như sau: 

+ Doanh thu: 


185.063.279.910 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế :

   29.010.386.568 đồng
· Cổ tức chi trả năm 2007(đề xuất) : 

48%

- Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm 
Hoạt động tài chính của công ty trong năm 2007 rất ổn định :
> Tài sản ngắn hạn : 


117.555.472.527 
đồng

> Tài sản dài hạn :

 

  32.688.958.988 
đồng

> Tổng giá trị tài sản (nguồn vốn ) : 
150.244.431.515 
đồng 

> Tổng doanh thu:



185.063.279.901
đồng
> Giá vốn hàng bán:



146.910.230.946
đồng

> Chi phí bán hàng:



    4.629.377.514    
đồng
> Chi phí quản lý doanh nghiệp : 

    4.505.400.686
đồng 
> Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : 33.740.727.748 đồng.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

+ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:
125% kế hoạch (KH 280.000 tấn xi măng)

+ Doanh thu đạt: 
126% kế hoạch 
        (kế hoạch 146,525tỷ)
+ Lợi nhuận sau thuế đạt:
175% kế hoạch      (kế hoạch 16,55tỷ)
+ Cổ tức (dự kiến): đạt 200% (kế hoạch 24%) do việc trả cổ tức còn phải thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 20/04/2008

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

 - Đầu năm 2007 công ty đã tăng vốn điều lệ từ 11,742 tỷ đồng lên 27,742 tỷ đồng
- Tháng 9 năm 2007 công ty đã được Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội, ngày giao dịch đầu tiên là ngày 19/09/2007
- Những khoản đầu tư lớn: Công ty đã đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy xi măng Nam sơn công suất 1.000 tấn clinker/ngày tại xã Nam Phương Tiến huyện Chương mỹ tỉnh Hà tây với tổng số vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng. Hiện nay dự án đã thu xếp xong vốn vay giải phóng xong mặt bằng, xây dựng tường rào, san lấp mặt bằng và một số hạng mục phụ trợ đã được khởi công được. Các hạng mục chính thuộc gói thầu EPC ký ngày 05/12/2007 đang được liên danh các nhà thầu gấp rút triển khai
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 

- Thị trường dự tính tập trung đầu tư 
+Đầu tư nhà máy xi măng Nam Sơn công suất 1.000 tấn clinker/ngày
- Mục tiêu ngắn hạn

+ Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh nhằm phất đấu hoàn thành kế hoạch năm 120% kế hoạch đề ra
- Mục tiêu dài hạn

+ Hoàn thành dự án xi măng Nam sơn
+ Chuyển đổi mô hình quản lý công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con khi dự án xi măng Nam sơn đi vào vận hành khai thác năng lực sản xuất  

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán


+ Khả năng thanh toán tổng quát : 


   3,72lần 
( tổng tài sản / nợ phải trả)

+ Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 


   2,92lần 
(Tài sản ngắn hạn /nợ ngắn hạn)


+ Khả năng thanh toán nhanh : 



   0,41lần  
(Tiền hiện có / nợ ngăn hạn)


+ Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu : 



   18,22%


+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản bình quân :   27,70%


+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu bình quân:  33,20%

- Phân tích những biến động, những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động
+ Năm 2007: Sản lượng sản xuất, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đều tăng ở mức cao do hoạt động sản xuất tăng mạnh tại lĩnh vực sản xuất xi măng PCB30 và PCB40 nhờ những nỗ lực trong việc cải tiến kỹ thuật và điều hành hoạt động của các lãnh đạo doanh nghiệp. Các đòn bẩy về tiền lương tiền thưởng tập trung vào việc cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm giảm các chi phí hoạt động trên một đơn vị sản phẩm

+ Cuối năm 2007 tình hình giá cả thị trường có nhiều biến động bất lợi song công ty đã có sự chuẩn bị dài hạn trong việc đàm phán ký kết các hợp đồng mua nguyên vật liệu, bán hàng lâu dài ổn định. Điều này cũng đã giúp công ty giảm thiểu được những tác động không mong muốn đối với sản xuất kinh doanh
-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : 39.233 đồng/cổ phần 
-  Những thay đổi về vốn cổ đông: Năm 2007 không có thay đổi về vốn điều lệ và số cổ phần phát hành của công ty .
-  Tổng số cổ phần  : 



2.774.200 cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 

2.774.200 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: 
không có 
- Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn : 
48% /năm.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2007
a. Những khó khăn.

Theo báo cáo tài chính năm 2006, tính đến hết ngày 31/12/2006 (đã được kiểm toán) 


+ Tổng giá trị tài sản:




93,301 tỷ VNĐ


+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 
134,263 tỷ VNĐ

+ Tổng lợi nhuận năm 2006 ( sau thuế) : 


18,772 tỷ VNĐ
+ Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu mệnh giá 10.000đ 

15.987 VN§ 

(năm 2006 công ty giảm 50% thuế thu nhập DN)

Sang đến năm 2007, một năm có rất nhiều biến chuyển của nền kinh tế Việt nam với các biến động của thị trường tài chính- tiền tệ, sự biến động giá dầu mỏ thế giới... tất cả những yếu tố trên đã có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty như :

+ Giá nguyên vật liệu đầu vào trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tăng rất cao khiến cho chi phí sản xuất tăng trong khi giá bán xi măng đã nhiêu năm nay luôn giữ ổn định trở nên không đạt hiệu quả như mong muốn
+ Giá nhiên liệu phục vụ cho vận chuyển nguyên nhiên vật liệu và hàng hóa (xăng, dầu diezen) biến động cao dẫn đến chi phí vận chuyển cho sản phẩm đầu ra cũng như giá vật liệu đầu vào tăng.

b. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007

Đứng trước những thách thức và những biến động của thị trường, Ban lãnh đạo công ty và Hội đồng quản trị công ty đã cố gắng bám sát tình hình thị trường để kịp thời ra những quyết định điều chỉnh cho phù hợp, giảm thiểu những thiệt hại và bảo toàn lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực sản xuất:

+ Ban lãnh đạo đã có những chính sách quan trọng nhằm khuyến khích CBCNV phát huy tối đa những khả năng nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm giúp giảm các chi phí hoạt động cho một đơn vị sản phẩm như chi phí nhân công, chi phí sửa chữa, chi phí điện, năng lượng… đem lại hiệu quả sử dụng hệ thống cao. Điều này giúp cho công ty vượt qua những khó khăn và đem lại lợi nhuận lớn hơn cho công ty so với năm trước. 
+ Các chính sách về bán hàng cũng như những biện pháp cắt giảm những chi phí chung không thực sự cần thiết đã giúp cho công ty giảm được chi phí chung cho hàng hóa bán ra và do vây đây cũng là một trong những lý do quan trọng đem lại lợi nhuận cao của năm 2007. 

Trong kinh doanh:

+ Công ty đã tích cực tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào có chất lượng cao hơn, giá cả hợp lý hơn, các đối tác tốt hơn nhằm có được nguồn vật tư, nguyên liệu chất lượng tốt hơn và giá cả cũng như điều kiện thanh toán tốt hơn
+ Nhờ có chất lượng sản phẩm tốt và uyển chuyển trong cơ chế bán hàng cũng như có thị trường truyền thống vững chắc công ty đã tiêu thụ hàng rất tốt và điều đó góp phần nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

+ Cơ cấu tổ chức đã được tinh giảm rất gọn nhẹ, mọi cán bộ và nhân viên đều có ý thức làm việc tốt và có khả năng thích ứng cao với công việc mới.

+ Công tác quản lý đã và đang được xây dựng để thích hợp với các chiến lược kinh doanh mới . 

+ Các lĩnh vực kinh doanh đầu tư mới đang dần đi vào ổn định và phát huy hiệu quả .
- Các biện pháp kiểm soát
+ Ban kiểm soát cả công ty luôn phối hợp với phòng KTTC và ban lãnh đạo trong kiểm tra giám sát hoạt động của công ty .
+ Hội đồng quản trị công ty luôn phối hợp có những quyết sách kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động sản suất kinh doanh

4. Kế hoạch kinh doanh và phát triển  trong năm 2008
+ Với hoạt động sản xuất kinh doanh chính công ty sẽ chú trọng vào việc nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng cũng như cắt giảm các chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận của công ty

Sớm hoàn thiện những công trình xây dựng mà công ty đang triển khai. 

+ Phát triển sản phẩm mới kinh doanh mới : công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tăng dần tỷ trọng xi măng PCB40 với nhãn hiệu Nam sơn.
+ Nhanh chóng hoàn thành dự án xi măng Nam sơn để sớm đưa vào vận hành và tăng năng lực sản xuất là mục tiêu cốt lõi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu dự kiến năm 2008

· Sản lượng : 



331.000 tấn xi măng
· Sản xuất clinker:


144.400 tÊn
· Doanh thu :



209,5 tỷ VNĐ
· Nộp ngân sách:



15 tỷ đồng
· Lợi nhuận sau thuế :


22,34 tỷ VNĐ
· Cổ tức:




24% vốn điều lệ
Giải thích việc xây dựng kế hoạch năm 2008:


+ Trong ba tháng đầu năm 2008 , thị trường tài chính tiền tệ tại Việt nam và trên thế giới đã có nhiều biến động, suy thoái gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp. Công ty dự báo những biến động trên có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả trong đầu tư kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp nói chung.

+ Đầu quý 2 năm 2008, hoàn tất việc nâng vốn điều lệ của công ty lên 47,6 tỷ, dự kiến phần vốn tăng và thặng dư vốn sẽ được sử dụng trong đầu tư xây dựng dự án nhà máy xi măng Nam sơn tại xã Nam Phương Tiến huyện Chương mỹ tỉnh Hà tây. Lợi nhuận từ dự án này sẽ được thu hồi vào thời điểm sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng( sau 1 năm ).

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn tập chung vào duy trì và phát triển sản phẩm chuyền thống của công ty sản xuất xi măng Sai sơn PCB30 là nguồn thu nhập chính cho lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên việc giá cả nguyên vật liệu biến động cũng sẽ gây tăng giá đầu vào và ảnh hưởng đến lợi nhuận chung. 

+Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 22,34 tỷ đồng và đã được dự tính các đến chỉ tiêu sau :

· Thuế thu nhập doanh nghiệp (năm 2008 công ty còn được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp). 
· Dự phòng các khả năng tăng giá của nguên nhiên vật liệu đầu vào đặc biệt là giá năng lượng.

+ Với mức lợi nhuận trên, Công ty cổ phần sẽ duy trì hoạt động bình ổn và đảm bảo mức cổ tức trả 24%/năm cho cổ đông.
Tuy nhiên trong năm 2008 Ban lãnh đạo công ty sẽ cố gắng tìm kiếm các giải pháp đồn bộ về quản lý sản xuất kinh doanh cũng như các cơ chế về tiền lương, tiền thưởng đã ký kết trong thỏa ước lao động tập thể để phấn đấu cho một kết quả kinh doanh cao hơn kế hoạch đã đặt ra như sau:

Các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2008

+ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:

350.000 tấn xi măng

+ Sản xuất clinker:



152.000 tÊn

+ Doanh thu tiêu thụ:


234,3 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách nhà nước:


16,4 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:


29 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân:


4,1 triệu đồng/tháng

+ Cổ tức:




36% vốn điều lệ
Kế hoạch nâng vốn điều lệ năm 2008 : 

+ Để đáp ứng nhu cầu về vốn năm 2007 Hội đồng quản trị đã đề xuất nâng vốn điều lệ công ty đạt mức vốn điều lệ là 47,6 tỷ đồng hồ sơ thủ tục đã hoàn tất và nộp tại ủy ban chứng khoán Nhà nước từ tháng 12/2007 xong cho đến nay do biến động không thuận lợi của thị trường chứng khoán trong nước mà UBCKNN vẫn chưa cho công ty thực hiện chưng trình này. 
+ Mục đích tăng vốn là dùng cho dự án xây dựng nhà máy xi măng Nam sơn công suất 1.000 tấn clinker/ngày tại xã Nam Phương Tiến huyện Chương mỹ tỉnh Hà tây
IV. Báo cáo tài chính


- Các báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập theo qui định của pháp luật về kế toán.


- Báo cáo kiểm toán phát hành ngày 14 tháng 2 năm 2008.
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập : 

> Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
> Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chứng chỉ kiểm toán viên số : 0063/KTV
> Bà Trần Mai Hương kiểm toán viên - Chứng chỉ kiểm toán viên số : 0593/KTV 
> Công ty kiểm toán đã được sự chấp thuận của Bộ tài chính Về việc Kiểm toán các doanh nghiệp Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

- Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) : Không có 
VI. Các công ty có liên quan
-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan
+ Công ty đã đầu tư vào Công ty cổ phần xi măng Mỹ đức với tổng số vốn là 2,160 tỷ đồng từ năm 2003 xong do công ty cổ phần này gặp những khó khăn về việc cấp các giấy phép khai thác mỏ do vậy đến nay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 sắp tới Hội đồng quản trị sẽ đề nghị xem xét kỹ hơn vấn đề này
VII. Tổ chức và nhân sự

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động năm 2007:

+ Số lượng cán bộ , công nhân viên trong công ty: 653 người

+ Chính sách đối với người lao động : Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ chính sách mà nhà nước quy định đối với người lao động ( Bảo hiểm y tế, xã hội, trả lương thưởng ...)
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng : Trong năm 2007 toàn bộ Ban lãnh đạo công ty, Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và Kế toán trưởng không có sự thay đổi về nhân sự. Tuy nhiên để phù hợp với Điều lệ mới về tổ chức và hoạt động của công ty tháng 3 năm 2008 Giám đốc công ty đã quyết định chuyển Ông Đỗ Khắc Thưởng thành viên ban kiểm soát từ phòng Kế toán tài chính đến nhận công tác tại phòng Tiêu thụ thị trường
VIII. Thông tin cổ đông góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Ban kiểm soát.
- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát :
+ Hội đồng quản trị công ty gồm 7 thành viên bao gồm một Chủ tịch và 6 uỷ viên .  

+ Số uỷ viên độc lập không điều hành 03 người. Hội đồng quản trị đạt tiêu chuẩn trên 1/3 số thành viên là độc lập không điều hành tại đại hội cổ đông thường niên năm 2008. 
+ Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên . Tong đó có 1 thành viên nào có nghiệp vụ kế toán mà không làm việc tại phòng kế toán. Đáp ứng được yêu cầu của Điều lệ sửa đổi.
- Hoạt động của  HĐQT: 
+ Năm 2007 Hội đồng quản trị công ty cổ phần đã giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác điều hành công việc kinh doanh hàng ngày.

+ Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Quyết định cơ cấu tổ chức của công ty  
+ Duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm và các báo cáo  hoạt động sản xuất kinh doanh khác.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: 
+ Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị, cùng xem xét nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp cho nghị quyết của Hội đồng quản tri. 

+ Thường xuyên cùng Phòng tài chính kế toán, ban kiểm soát công ty kiểm tra hoạt động tài chính và các hoạt động khác của công ty . 

+ Có ý kiến kịp thời với ban giám đốc và HĐQT khi nhận thấy có những quyết sách chưa hợp lý.
- Hoạt động của Ban kiểm soát.
+ Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm và hàng kỳ trước khi chuyển lên Hội đồng quản trị.
+ Phối hợp cùng ban lãnh đạo công ty giải quyết những vấn đề phát sinh khác theo quy định.

-  Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

+ Hội động quản trị trong công ty cổ phần hoạt động với mục đích quản lý và điều hành đem lại lợi ích cao nhất cho công ty, do vậy để hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng có hiệu quả Các thành viên trong hội đồng quản trị mà đặc biệt là Chủ tịch và thành viên không tham gia điều hành sẽ cố gắng nâng cao ý thức, tinh thần trách nghiệm đối với công việc mình được giao.
+ Công ty sẽ phối hợp và hỗ trợ tối đa để các thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của công ty. 

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, Chủ tịch  và thành viên Ban kiểm soát: Thực hiện theo nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2007 đã thông qua. 
- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

+ Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên trong đó 


> Ông Nguyễn Văn Bổng -
Chủ tịch: Kỹ sư xây dựng được đào tạo thêm quản trị kinh doanh ngành xây dựng
> Ông Vương Văn Long – 
uỷ viên: Kỹ sư hóa Bách khoa đã đào tạo bổ sung chuyên ngành quản trị kinh doanh. 
> Ông Phùng Minh Tuân – 
Thành viên kiên kế toán trưởng : Cử nhân kinh tế , tốt nghiệp lớp đào tạo kế toán trưởng.


+ Ban kiểm soát : 
> Ông Đỗ Khắc Thưởng Nhân viên phòng tiêu thụ thị trường là cử nhân kinh tế.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT
+ Tỷ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên trong Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát, Cổ đông lớn, Ban giám đốc, những người có liên quan và các thay đổi từ khi niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội đến đầu năm 2008 ( Căn cứ theo báo cáo phân bổ quyền của Uỷ ban Chứng khoán ngày 13/3/08) như sau:

	 TT
	Tên
	Chức danh
	Số lượng CP sở hữu
Tính đến  ngày 19/09/2007
	Số lượng CP sở hữu

Tính đến  ngày 12/03/2008
	Tỷ lệ sở hữu/ vốn góp 
Tính đến ngày 12/03/2008

	1
	Ông Nguyễn Văn Bổng
	Chủ Tịch HĐQT- GĐ
	164.600
	164.600
	5,93%

	2
	Ông Nguyễn Duy Quý
	TV HĐQT
	28.630
	28.630
	1,02%

	3
	Ông Vương Văn Long
	TV HĐQT
	44.580
	44.580
	1,61%

	4
	Ông Nguyễn Chí Long
	TV HĐQT
	31.160
	31.160
	1,12%

	5
	Ông Nguyễn Hữu Dương
	TV HĐQT
	32.180
	32.180
	1,15%

	6
	Ông Nguyễn Hữu Năng
	TV HĐQT
	29.270
	29.270
	1,05

	7
	Ông Phùng Minh Tuân 
	TV HĐQT
	45.560
	45.560
	1,64%

	8 
	Ông Ngô Thành Đồng
	Phó GĐ
	30.230
	30.230
	1,09%

	9 
	Ông Đỗ Phú Hùng
	Trưởng BKS
	16.180
	16.180
	0,58%

	10
	Ông Đỗ Khắc Thưởng 
	TV BKS
	16.180
	16.180
	0,58%

	11
	Ông Nguyễn Đình Hoàn
	TV BKS
	16.180
	16.180
	0,58%


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn 

2.1. Cổ đông góp vốn trong nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước ( tính đến ngày 12/03/2008) :
+ Cổ đông là tổ chức : 21 tổ chức (chiếm 19,86%)
+ Cổ đông là cá nhân : 1.161 cá nhân (80,13%)
· Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn góp vốn: 
	TT
	Tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Ngành nghề / Nghề nghiệp
	Số lượng cp nắm giữ
	Tỷ lệ / vốn góp
	Tỷ lệ Biến động trong năm

	1 
	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
	CĐ Nhà nước
	Số 6 Phan Huy Chú quận Hoàn Kiếm Hà nội
	Kinh doanh vốn
	481.340
	17,35%
	0%

	2
	Nguyễn Văn Bổng
	1960
	Thị trấn Quốc oai – Hà tây
	Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ
	164.600
	5,9%
	0%


2.2. Cổ đông góp vốn nước ngoài 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn nước ngoài : 

+ Số lượng cổ đông nước ngoài : 
15 cổ đông/9.200 cổ phần

+ Tỷ lệ nắm giữ : 


0,33% vốn góp
-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn nước ngoài góp vốn : Không có cổ đông lớn nước ngoài góp vốn.
Báo cáo thường niên của công ty được Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty lập và xem xét, sau đó được trình đại hội cổ đông thông qua và sẽ công bố theo các quy định hiện hành.  
	
	Chủ tịch hội đồng quản trị

Nguyễn Văn Bổng
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